
1. Đặt vấn đề
Hai chất ô nhiễm được quan tâm nhiều nhất trong

khí thải động cơ diesel là NOX và PM. Trong đó, việc
giảm mức phát thải NOX ngay tại nguồn phát sinh (trong
buồng cháy động cơ) và xử lý chúng (bằng các bộ xử
lý khí thải) trên đường thải gặp phải nhiều khó khăn.
Hiện nay, các biện pháp chính để giảm mức phát thải
NOX ngay tại nguồn phát sinh bao gồm [1, 2, 3, 6]:

+ Giảm góc phun sớm (GPS) nhiên liệu: Việc giảm
GPS và giảm tốc độ phun nhiên liệu có thể làm giảm
mức phát thải NOX nhưng sẽ làm giảm hiệu suất nhiệt
của chu trình.

+ Tuần hoàn khí thải - EGR (Exhaust gas Recircu-
lation): Sử dụng một lượng nhất định khí xả (có thể
được làm mát) tuần hoàn ngược trở lại đường nạp để
hòa trộn với khí nạp mới (không giảm lượng môi chất
nhưng giảm hàm lượng ô xy của khối khí nạp mới vào
xi lanh), qua đó làm giảm nhiệt độ cực đại của quá
trình cháy và dẫn đến giảm mức phát thải NOX.

EGR đang được sử dụng rộng rãi trên động cơ
diesel (nhất là các động cơ diesel phun nhiên liệu điều
khiển điện tử) do hiệu quả giảm mức phát thải NOX
(40-60%). Tuy nhiên, khi tính toán xác định tỷ lệ EGR
phù hợp, cần xét đến các yếu tố sau [1, 3, 6, 7]:

+ Cần đảm bảo độ đồng nhất hỗn hợp nạp;
+ EGR có thể làm tăng ma sát và mài mòn đối với

động cơ;
+ Để đảm bảo sự làm việc ổn định của động cơ ở

các chế độ khởi động, không tải và toàn tải thì mức
EGR = 0;

+ Việc tăng % EGR sẽ giảm được mức phát thải
NOx nhưng sẽ làm giảm công suất có ích Ne, giảm mô
men xoắn có ích Me; làm tăng suất tiêu hao nhiên liệu
có ích ge của động cơ;

+ EGR giảm được mức phát thải NOX nhưng sẽ
làm tăng hàm lượng CO, HC và đặc biệt là PM trong
khí thải.

Bài báo trình bày kết quả đánh giá ảnh hưởng của

% EGR đến các chỉ tiêu kinh tế (ge), năng lượng (Ne,
Me), môi trường (NOX và PM) của động cơ diesel theo
đặc tính ngoài; thông qua mô hình mô phỏng chu trình
công tác được xây dựng trong phần mềm AVL-Boost. 

2. Xây dựng mô hình đánh giá ảnh hưởng của %
EGr đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi
trường của động cơ trong AVL - Boost

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu được lựa chọn là động cơ

diesel 1 xi lanh, phun trực tiếp, dùng hệ thống phun
nhiên liệu cơ khí truyền thống (Bosch), làm mát bằng
nước với các thông số kỹ thuật chính được trình bày
trong Bảng 1 [4].

Bảng 1. Một số thông số kỹ thuật  của đối tượng
nghiên cứu

2.2. Mô hình mô phỏng chu trình công tác
Mô hình mô phỏng chu trình công tác của đối

tượng nghiên cứu xây dựng trong AVL-Boost [4] được
trình bày trên Hình 1.

C-xi lanh; PL-bình ổn áp; SB-phần tử biên; 
MP-điểm đo; CO-bình làm mát;

R-van EGR; J: phân nhánh.
Hình 1: Mô hình đánh giá ảnh hưởng của %

EGR đến các thông số công tác của động cơ
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khí thải (EGR) đến các chỉ tiêu kinh tế,
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Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả đánh giá ảnh
hưởng của tỷ lệ EGR đến các chỉ tiêu kinh tế, năng
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Abtract: This paper presents the results to evaluate
the effects of EGR rate on performance and emission
characteristics of diesel engine by specialized 
software AVL - Boost.



Trên Hình 1, việc sử dụng EGR (có làm mát) được
thể hiện bằng các phần tử rẽ nhánh J1, J2; các đoạn
ống 14, 15, 16; khí EGR được làm mát bằng phần tử
làm mát khí (CO1) và % EGR được điều chỉnh bằng
cách thay đổi độ mở của phần tử tiết lưu R4 (thay cho
van EGR). 

Mô hình được xây dựng đã xét đến các yếu tố của
quá trình tạo hỗn hợp và cháy; các thông số kết cấu,
vận hành của động cơ; quy luật cung cấp nhiên liệu,
thuộc tính của nhiên liệu...  

3. Kết quả đánh giá ảnh hưởng của % EGr đến
chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ

3.1. Đặc tính ngoài của động cơ khi chưa sử dụng
EGR

Kết quả xây dựng đặc tính ngoài (ứng với lượng
nhiên liệu cung cấp cho 1 chu trình gct = 0,04 g/chu
trình) của đối tượng nghiên cứu, khi chưa sử dụng
EGR (% EGR = 0) được trình bày trên Hình 2.

Hình 2: Đặc tính ngoài với % EGR = 0
3.2. Xác định % EGR lớn nhất của động cơ
Tỷ lệ EGR (% EGR) được xác định dựa vào các

kết quả đo ở các phần tử MP2, MP3 và MP11 (Hình 1)
và được tính theo công thức:

[%] (1)

Trong đó: mMP11 - Khối lượng khí xả quay trở lại
đường ống nạp được đo bởi phần tử MP11, [g/chu
trình]; mMP3 - Tổng khối lượng hỗn hợp nạp vào xi lanh,
[g/chu trình]. 

Tỷ lệ EGR phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Kích thước
hình học của đường ống tuần hoàn khí thải, nhiệt độ
khí thải, độ chênh áp suất giữa khí tuần hoàn và đường
nạp… Với mô hình đã xây dựng (Hình 1), để thay đổi %
EGR cần thay đổi độ mở của phần tử R4 (mô phỏng
van EGR). Giá trị cần nhập cho phân tử R4 thay đổi từ
0 (van đóng hoàn toàn) đến 1 (van mở hoàn toàn).

Kết quả tính toán % EGR lớn nhất của động cơ
được trình bày trên Hình 3. Ta thấy, % EGR lớn nhất
giảm khi tăng số vòng quay (với n=1800 vg/ph thì tỷ lệ
EGR lớn nhất là 32,35% nhưng khi n=2600 vg/ph thì
tỷ lệ này chỉ còn 28,07%). Điều này có thể giải thích
là do khi tăng tốc độ trục khuỷu, nhiệt độ khí thải và
lưu lượng khối lượng của dòng khí nạp tăng dẫn đến
% EGR giảm.

Hình 3: Sự thay đổi
% EGR lớn nhất
theo tốc độ trục
khuỷu động cơ

Kết quả tính toán % EGR theo các độ mở khác
nhau của van EGR, tại n=2400 và 2600 vg/ph (là tốc
đô định mức của trục khuỷu và lân cận giá trị này),
được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2. Sự thay đổi % EGR theo độ mở của van
EGR tại n=2400 và 2600 vg/ph

3.3. Ảnh hưởng của % EGR đến các chỉ tiêu kinh
tế, năng lượng của động cơ

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của % EGR đến Ne

[kW] và ge [g/kW.h] tại n=2400 và 2600 vg/ph được
thống kê trong Bảng 3 và trình bày trên Hình 4.

Bảng 3. Ảnh hưởng của % EGR đến Ne và ge tại
n=2400 và 2600 vg/ph

Hình 4: Tác động của % EGR đến Ne và ge tại
n=2400 và 2600 vg/ph

Ta thấy, EGR có tác động mạnh đến Ne và ge; mức
độ ảnh hưởng tăng lên khi tăng % EGR. Tại n =2600
vg/ph, với tỷ lệ EGR là 28,07% thì Ne có thể giảm »
38%, còn ge tăng » 62%. Vì vậy, với động cơ nghiên
cứu này, tỷ lệ EGR phù hợp nên ở mức dưới 10% (khi
đó Ne giảm khoảng 12%, ge tăng khoảng 14%).

3.4. Ảnh hưởng của % EGR đến mức phát thải
NOX và PM của động cơ

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của % EGR đến mức
phát thải NOx [g/kW.h] và PM [g/kW.h], tại n=2400 và
2600 vg/ph được thống kê trong Bảng 4 và trình bày
trên Hình 5.

Khi tăng % EGR mức phát thải NOX giảm nhưng
mức phát thải PM tăng mạnh; mức độ ảnh hưởng tăng
lên khi tăng % EGR. Tại n=2400 vg/ph, với tỷ lệ EGR
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= 26,12%, có thể giảm mức phát thải NOx 96,72%
nhưng sẽ làm tăng rất lớn mức phát thải PM, lên đến
805,86%. Vì vậy, với động cơ nghiên cứu, tỷ lệ EGR
hợp lý có thể chọn khoảng 10% (khi đó mức phát thải
NOx giảm được khoảng 50%; mức phát thải PM sẽ
tăng khoảng 250%).

Bảng 4. Ảnh hưởng của % EGR đến mức phát
thải NOx và PM tại n=2400 và 2600 vg/ph

Hình 5: Tác động của % EGR đến mức phát thải
NOx và PM tại n=2400 và 2600 vg/ph

4. Kết luận và kiến nghị
Với mô hình đã xây dựng trong AVL-Boost cho

phép khảo sát, đánh giá chi tiết ảnh hưởng của %
EGR đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường

của động cơ diesel. Kết quả này cũng là tiền đề cho
các nghiên cứu tiếp theo (xác định % EGR phù hợp
cho động cơ diesel khi chuyển sang sử dụng nhiên
liệu diesel sinh học [7]; điều khiển chủ động tỷ lệ EGR
theo tải và tốc độ thông qua ECU…).

EGR có tác dụng giảm mức phát thải NOX nhưng
cũng sẽ làm tăng mạnh mức phát thải PM. Vì vậy,
cần kết hợp việc tuần hoàn khí thải với việc sử dụng
bộ lọc PM q
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phát sinh trong thực tiễn hoạt
động của ngành Hàng hải, các
yêu cầu kỹ thuật của Công ước
đã được bổ sung và sửa đổi liên
tục. Cho đến nay, cấu trúc của
Công ước SOLAS 74 đã được
tăng lên 14 chương.

Về tổng quát các chương của
Công ước SOLAS đưa ra các tiêu
chuẩn đối với việc thiết kế và tính
ổn định vững chắc của tàu khách
và tàu chở hàng, lắp đặt máy
móc và điện, phòng chống cháy
nổ, phương tiện cứu sinh, thông
tin liên lạc, an toàn hành hải, vận
chuyển hàng hoá nguy hiểm, kết

cấu và khai thác tàu... để bảo vệ
an toàn sinh mạng cho tất cả mọi
người trên tàu biển, bao gồm cả
hành khách.

Năm 1988, các nước thành
viên của Tổ chức Hàng hải quốc
tế (IMO), trong đó có Việt Nam là
một thành viên, đã thông qua một
hệ thống thông tin được sửa đổi
và bổ sung Công ước SOLAS 74,
được gọi là SOLAS 74/88. Theo
đó, Hệ thống Cấp cứu và An toàn
Hàng hải toàn cầu có hiệu lực
đầy đủ vào 01/02/1999.

Với tư cách là một thành viên,
Việt Nam đã triển khai xây dựng
và nâng cấp Hệ thống Đài thông
tin duyên hải từ năm 1998 để
cung cấp các dịch vụ thông tin
đáp ứng theo Công ước này.

Ngay từ những ngày đầu đưa vào
khai thác sử dụng, Hệ thống đã
phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội
và là cơ sở hạ tầng thông tin cho
các hoạt động kinh tế biển, đảm
bảo an toàn cho các tàu thuyền
và phương tiện hoạt động trên các
vùng biển Việt Nam và quốc tế.

Với một ý nghĩa và vai trò hết
sức to lớn của công ước quốc tế
về an toàn sinh mạng trên biển,
các quốc gia, các chủ tàu cũng
như người đi biển đã, đang và sẽ
cùng nhau hành động để phòng
ngừa, giảm thiếu rủi ro cho các
hoạt động trên biển. Do đó, đã
góp phần to lớn trong việc hạn
chế bớt những thiệt hại về người
và của, góp phần bảo vệ môi
trường biển q

TỔNG QUAN CÔNG ƯỚC...
(Tiếp theo trang 60) 




